Tuần 8              
  Soạn:  5/10         
  Giảng :Thứ hai ngày 8 tháng 10 năm 2012
BUỔI SÁNG

Tập đọc


Tiết 15           Kì diệu rừng xanh

I/ Mục tiêu.

- Đọc trôi chảy toàn bài với giọng tả nhẹ nhàng, nhấn giọng những từ ngữ miêu tả vẻ đẹp rấtt lạ, những tình tiết bất ngờ thú vị của cảnh vật trong rừng, sự ngưỡng mộ của tác giả với vẻ đẹp kì diệu của rừng.

- cảm nhận được vẻ đẹp kì thú của rừng, tình cảm yêu mến ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp kì diệu của rừng.

- Bài ca ngợi rừng xanh mang lại vẻ đẹp cho cuộc sống, niềm hạnh phúc cho con người

* MT:Cho HS cảm nhận được vẻ đẹp kì thú của rừng, thấy được tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp của rừng,từ đó các em biết yêu thiên nhiên, yêu quý và có ý thức bảo vệ môi trường.
II/ ĐỒ DÙNG
GV.  Tranh minh họa SGK- Bảng phụ

HS.   SGK- 
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III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Bài cũ:  (5’)
- Đọc thuộc bài: Tiếng đàn ba- la- lai- ca trên sông Đà.

? Nêu nội dung chính của bài?

2. Bài mới:

a/ Giới thiệu bài: (1’)
b/ Hướng dẫn luyện đọc  (15’)
- Một hs đọc toàn bài.

- HS chia đoạn: 3 Đoạn:

- HS đọc nối tiếp 3 đoạn lần 1 ( 2 lượt)

GV sửa phát âm cho hs.

- HS đọc nối tiếp lần 2

+ GV giải nghĩa các từ khó.

+ Hướng dẫn luyện đọc các câu dài, khó.

- HS đọc nối tiếp trong nhóm bàn.

- Thi đọc nhóm

- 1 hs đọc toàn bài
- GV đọc mẫu.

3.  Tìm hiểu bài:  (12’)
	+ Đoạn 1: Từ đầu đến dưới chân.

+ Đoạn 2: tiếp theo đến nhìn theo.

+ Đoạn 3: Còn lại.



	Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi:

? Những cây nấm rừng đã khiến bọn trẻ có những liên tưởng thú vị gì?

? Vì sao những cây nấm gợi lên sự liên tưởng như vậy?

? Nhờ những liên tưởng ấy mà cảnh vật đẹp thêm như thế nào?
	* ý 1: Thành phố nằm trong mắt trẻ con
- Một vạt nấm rừn mọc dọc nối đi như một thành phố nấm, mỗi chiếc nấm là một lâu đài kiến trúc tân kì.

- Tác giả tưởng mình như một người khổng lồ lọt vào một vương quốc tí hon với những đền đài, miếu mạo, cung điện lúp xúp dưới chân.

- Vì hình dáng cây nấm rất đặc biệt nó giống như ngôi nhà có vòm mái tròn trong những bức tranh truyện cổ.

- Cảnh vật trong rừng trở nên đẹp hơn, vẻ đẹp lãng mạn, thần kì của truyện cổ tích.


* Gv giảng: Những liên tưởng ấy làm cho con người tưởng như đang sống trong một thế giới xa xưa của những câu chuyện cổ tích, thần thoại, thế giới của những ông vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử, thần tiên có phép màu biến hoá.

* ý 2: Dáng vẻ nhanh nhẹn, tinh nghịch đáng yêu của muông thú. Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi:

? Những muông thú trong rừng được miêu       - Con vượn bạc má ôm con gọn ghẽ

tả như thế nào?                                                   chuyền nhanh như tia chớp.

                                                                         - Chồn sóc vút qua không kịp đưa ..
                                                                           Nhìn…

                                                                         - Con mang vàng ăn cỏ non…
	? Sự có mặt của chúng mang lại vẻ đẹp gì cho rừng?


	- Sự xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện của muông thú làm cho cảnh rừng trở nên sống động, đầy bất ngờ và những điều kì thú.


* ý 3: Giang sơn vàng vàng rợi của rừng khép

	Đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi:

? Vì sao rừng khép được gọi là giang sơn vàng rợi?

GV giải nghĩa từ Vàng rợi là vàng ngời sáng, rực rỡ rất đẹp.

? Hãy nêu cảm nghĩ của em khi đọc đoạn văn trên?

? Bài ca ngợi điều gì về rừng xanh?

*  Đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ thiên nhiên kì thú đó

4, Đọc diễn cảm: (5’)
- 3 hs đọc nối tiếp lại bài văn.

? Nêu giọng đọc của bài?

- GV treo bảng phụ đoạn cần luyện  đọc: Đoạn 2

- Một học sinh đọc và nêu cách đọc đoạn 2: Đọc nhanh hơn ở những câu miêu tả hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện của muông thú.

- Các nhóm thi đọc diễn cảm đoạn 2.

- Nhận xét nhóm đọc tốt.

3. Củng cố. (1’)
- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò về nhà.


	- Vì có sự hoà quyện rất nhiều sắc vàng trong một không gian rộng lớn

+ Rừng khép lá úa vàng như cảng mùa thu ( Lá vàng trên cây, thảm lá vàng dưới gốc, những con mang màu vàng lẫn trong sắc vàng của lá khép, sắc nắng cũng dịu vàng nơI nơi) 

- Vẻ đẹp của khu rừng được tác giả tả thật kì diệu.

- Đại ý của bài.

- Yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên

- Đọc giọng miêu tả phù hợp với những liên tưởng bất ngờ thú vị.

- Học sinh đọc diễn cảm trong nhóm bàn.

- Học và chuẩn bị bài sau


                              ------------------------------------------------------------
Toán

             Tiết 36              Số thập phân bằng nhau

I/ Mục tiêu.

- Giúp học sinh nhận biết: Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân hoặc bỏ chữ số 0 (nếu có) ở tận cùng bên phải của số thập phân thì giá trị của số thập phân không thay đổi.

- Học sinh vận dụng viết được các số thập phân bằng nhau.

II/ ĐỒ DÙNG
               Gv.    Bảng phụ 

               HS.   Sgk-VBT
III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Bài cũ: (5’)
Viết phân số ra số thập phân:
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2. Bài mới:

a/ Giới thiệu bài: (1’)
b/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: (10’)
	- 3 Học sinh lên bảng.

- Nhận xét và bổ sung.

	* Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân

- GV nêu và ghi ví dụ lên bảng:

? Đổi 9dm ra cm? - HS đổi  gv ghi bảng

* Hướng dẫn hs thực hiện các thao tác so sánh:

? 9dm bằng bao nhiêu phần của m?

? 90 cm bằng bao nhiêu phần của m? 

? Viết 
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 ra số thập phân nào?

? Em có nhận xét gì về hai kết quả trên

* GV cho VD: Cho số 0,9 yêu cầu viết thêm 2 chữ số 0 vào bên phải rồi so sánh hai số?

? Vì sao chúng lại bằng nhau?

? Vậy em rút ra kết luận gì khi viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thập phân?

? So sánh: 8,75…..8,750…..8,7500….8,75000.

* Xóa chứ số 0 bên phải phần thập phân của số thập phân:

- GV nêu vấn đề:

? 0,9 = 0,90 thì có viết được ngược lại   0,90 = 0,9 không?

? Em có nhận xét gì chữ số 0 ở bên phải 0,90 với 0,9?

? hãy so sánh: 0,9000……0,900…..0,90….0,9

? Qua đó em rút ra kết luận gì về việc xoá chữ số 0 ở bên phải của phần thập phân của số thập phân?

? Hãy so sánh: 8,75000….8,7500….8,750…..8,75?

c/ Thực hành:

Bài 1.  (6’)

- HS đọc yêu cầu.

- Học tự làm bài tập, một hs làm bảng.

- Nhận xét chữa bài.

? Làm thế nào để được số thập phân gọn hơn?

-> Xoá chữ số 0 ở bên phải phần thập phân.
	9dm = 90cm

9dm = 
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 = 0,9 m;    
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0,9m = 0,90m

 0,9 viết thêm hai chữ số 0 ta được 0,900.

Ta có: 0,9 = 0,900

- Vì: 0,9 = 
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 nên 0,9 = 0,900.

- Kết luận SGk

- Nhiều hs nhắc lại.

8,75 = 8,750 = 8,7500 = 8,75000

 0,90 = 0,9 vì 0,9 = 0,90

- Số 0,90 xoá đi một chữ số 0 ở bên phải phần thập phân.

0,9000 = 0,900 = 0,90 = 0,9

- Kết luận SGK

- Nhiều học sinh nhắc lại

8,75000 = 8,7500 = 8,750 = 8,75
* Bài 1:( VBT)

a, 7,800 =7,8                  
 64, 9000 = 64,9  

 3,0400 = 3,04

b, 2001,300 = 2001,3  
    35,020 = 35,02

    100,0100 = 100,01



	Bài 2  (6’)
- HS đọc yêu cầu xác định đề.

- GV ghi mẫu và phân tích mẫu: 

7,5 = 7,500 ( dựa vào kết luận 1 của SGK)

- HS áp dụng mẫu làm bài.

- Một hs đọc cả lớp theo dõi so sánh bài.

Bài 3.  (6’)
- HS đọc yêu cầu 

-Yêu cầu học sinh tự làm.

- Nhận xét và yêu cầu giải thích cách làm

D. Củng cố: (1’)
- Khắc sâu kiến thức về hai phân số bằng nhau.

- Nhận xét tiết học.
	* Bài 2: ( VBT)

a, 5,612               17,200            480,590

b, 24,500             35,020           14,678

* Bài 3: (VBT)


[image: image14.wmf]10

1

1

,

0

100

,

0

10

1

100

10

10

,

0

100

,

0

10

1

1000

100

100

,

0

=

=

=

=

=

=

=


- Như vậy bạn Lan và bạn Mỹ viết đúng.


----------------------------------------------------------
Đạo đức

                 Tiết 7       Bài 4        Nhớ ơn tổ tiên     ( Tiết 2 )

I. Mục tiêu:

Học xong bài này, HS biết:

- Trách nhiệm của mỗi người đối với tổ tiên, gia đình, dòng họ.

- Thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng.

- Biết ơn tổ tiên; tự hào về các truyền thống tốt đẹp của gia đình , dòng họ.

II. Tài liệu và phương tiện:

  GV.     - Các tranh, ảnh, bài báo nói về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

  HS.         - Các câu ca dao, tục ngữ, thơ...nói về lòng biết ơn tổ tiên.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ  (5’)

?Vì sao chúng ta phải nhớ ơn tổ tiên

? Chúng ta cần phải tỏ lòng nhớ ơn tổ tiên như thế nào

? Các em đã làm được những công việc gì để tỏ lòng nhớ ơn tổ tiên

2. Giới thiệu bài:  (1’)
- GV gt bài, ghi bảng
	3 hs trả lời

- Hs lắng nghe

	2. Hoạt động:

Hoạt động 1
:Giới thiệu truyền thống tốt đẹp của gđ, dòng họ em ( BT2, SGK)

HS nêu được một số truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ mình và tiwf đó,có ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống đó 

* ? chúng ta phải có nhiệm vụ gì với tổ tiên,dòng họ của mình
? Ông bà,cha mẹ thường nhắc nhở,và khuyên bạn điều gì cho xứng đáng truyền thống đó

? Em dự định sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy những truyền thống đó 

- GV mời 1 số hs lên gt về truyền thống tốt đẹp của gđ, dòng họ mình

- GV khen, hỏi thêm:

? Em cố tự hào về truyền thống đó không?

? Em cần làm gì để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp đó?

*KL: Mỗi g®, dòng họ  đều có những truyền thống tốt đẹp riêng của mình. Về học hành,nghề gia truyền,kinh doanh,phát triển kinh tế,tinh thần tương thân tương ái,những truyền thống đó luôn là cơ sở,là chỗ dựa để mỗi chúng ta ngày càng trưởng thành, thúc đẩy các em học tập và rèn luyện tốt hơn cô tin tưởng rằng các em sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với tổ tiên của mình 
Hoạt động 2 
Nhớ ơn vua Hùng

HS biết và thành kính hướng về cội nguồn dân tộc ta
- Trưng bày tranh ảnh tìm hiểu các bài viết về vua hùng,giỗ tổ hùng vương,ca dao về ngày giỗ tổ hùng vương
	- 3-4 hs lên gt, lớp theo dõi, tuyên dương bạn gt tốt

* cùng gđ chăm sóc mồ mả tổ tiên, giúp gđ trong những ngày giỗ, tết

Hs trả lời theo suy nghĩ của mình

Học thật tốt…
- Đại diện nhóm thực hiện, lớp quan sát để nhận xét

	? Em nghĩ gì khi xem, đọc và các thôngtin trên?

? Việc nhân dân ta tiến hành Giỗ Tỏ Hùng Vương vào ngày 10-3 ( âm lịch) hằng năm đã thể hiện điều gì?
	- Hs TLCH, nx, bổ sung

+ Hs trình bày

+ Tình yêu nước nồng nàn, lòng nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước...

	- GV nhận xét, bổ sung
	

	*KL: Các vua hùng là những vị vua đầu tiên của dân tộc Việt Nam,đã có công lao tổ chức xây dựng và bảo vệ đất nước từ những ngày khai thiên,lập địa để rồi dân tộc ta lớn mạnh như ngày nay

Quốc lễ giỗ tổ hùng vương được tổ chức tại Đền Hùng(huyện Phong Châu,tỉnh Phú Thọ)

Hàng năm,quốc tế giỗ tổ hùng vương được tổ chức vào ngày 10/3 âm lịch hàng năm
	- Hs lắng nghe

	         Ai về Phú Thọ cùng ta 
Vui ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười

         Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba
Hoạt động 3:
 Đọc ca dao, tục ngữ, kể chuyện, đọc thư về chủ đề biết ơn tổ tiên
	

	* Giúp hs củng cố bài học
- Tổ chức cho các nhóm hs trình bày

- GV nhận xét, khen các em đẫ chuẩn bị tốt phần sưu tầm.
	- Các nhóm trình bày ND đã sưu tầm

- Cả lớp trao đổi, nhận xét, tuyên dương nhóm  thực hiện tốt.

	3. Nhận xét, dặn dò: (1’)
- Y/c hs đọc lại phần ghi nhớ

- Nhận xét tiết học, dặn dò hs chuẩn bị bài sau: “ Tình bạn”.


	
- 2 hs đọc

- Học bài, chuẩn bị bài sau.


-----------------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU
THỰC HÀNH TOÁN

     LUYỆN TẬP SO SÁNH 2 SỐ THẬP PHÂN DẠNG KHÁC NHAU
I.Mục tiêu :  Giúp học sinh :

- Biết cách so sánh số thập phân ở các dạng khác nhau.

- Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II.Chuẩn bị :
[image: image15.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.

- Cho HS nhắc lại cách so sánh số thập phân 

+  Phần nguyên bằng nhau

+ Phần nguyên khác nhau

- GV nhận xét 

Hoạt động 2: Thực hành

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Xác định dạng toán, tìm cách làm

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài 

- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.

Bài 1: 
Điền dấu >, < ; = vào chỗ ……

a)   6,17 …… 5,03        c)58,9 ……59,8 

b)  2,174 …… 3,009   d)  5,06 …… 5,06

Bài 2: 
Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

5,126;     5,621;    5,216;    5,061;    5,610

Bài 3: 
Xếp các số sau theo thứ tự từ bé dần

72,19; 
72,099; 
72,91;

72,901; 
72,009

Bài 4: 

Tìm chữ số thích hợp điền vào các chữ

  a)  4,8x 2 < 4,812



            b)  5,890 > 5,8x 0

 c,   53,x49 < 53,249
            
 d)  2,12x = 2,1270  

Bài 5: (HSKG)

H: Tìm 5 chữ số thập phân sao cho mỗi số đều lớn hơn 3,1 và bé hơn 3,2?

 4.Củng cố dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.


	- HS nêu 

- HS đọc kỹ đề bài

- HS làm các bài tập

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

Lời giải :

a)   6,17   >   5,03        c)58,9   <   59,8 

b)  2,174  <   3,009    d)  5,06  =  5,06
Lời giải :

  5,061 < 5.126 < 5,610 < 5,216 < 5,621. 

Lời giải :

72,9 1> 72,901 >  72,10 > 72,099 > 72,009 

Lời giải :
a) x = 0 ;            b) x = 8

c) x = 1 ;            d) x = 0 

Lời giải :
Ta có : 3,1 = 3,10 ;   3,2 = 3,20

- 5 chữ số thập phân đều lớn hơn 3,10 và bé hơn 3,20 là :

 3,11;     3,12;      3,13;      3,14 ;        3,15  

- HS lắng nghe và thực hiện.





THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA
I.Mục đích, yêu cầu:

- HS nắm được thế nào là từ nhiều nghĩa
- HS biết vận dụng những kiến thức đã có, làm đúng các bài tập thực hành về từ nhiều nghĩa
- Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn.

II. Chuẩn bị : 

Nội dung, phấn màu.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

Hoạt động1: GV cho 1 HS đọc phần ghi nhớ SGK (8).

- HS nhắc lại thế nào là từ nhiều nghĩa? Cho VD?

 - GV nhận xét.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1. Xác định nghĩa của từ in nghiêng trong các kết hợp từ dưới đây,rồi phân các nghĩa ấy thành hai loại;Nghĩa gốc,nghĩa chuyển

a) Ngọt: - Khế chua,cam ngọt.
                -Trẻ em ưa nói ngọt,không                                ưa nói xẵng.

               - Đàn ngọt,hát hay.

               - Rét ngọt

b) Cứng

                - Lúa đã cứng cây

                     - Lí lẽ rất cứng

                     - Học lực loại cứng

                     - Cứng như thép.Thanh tre 

                     -cứng quá,không uốn cong được 

                   -Quai hàm cứng lại.chân tay tê cứng

                      -Cách giải quyết hơi cứng.thái độ cứng quá

Bài 2: 

H: Điền từ đồng nghĩa thích hợp vào những câu sau. 

- Các từ cần điền : cuồn cuộn, lăn tăn, nhấp nhô.

- Mặt hồ … gợn sóng.

- Sóng biển …xô vào bờ.

- Sóng lượn …trên mặt sông.

Bài 3:

Đặt câu với mỗi từ sau : cắp, ôm, bê, bưng, đeo, vác.

Bài 3. Với mỗi nghĩa dưới đâycủa một từ,em hãy đặt một câu 

a)Cân: Dụng cụ đo khối lượng (cân là danh từ)

-Hoạt động đo khối lượng bằng cái cân (cân là động từ)

- Có hai phía ngang bằng nhau,không lệch (cân là tính từ)

3.Củng cố dặn dò.

- Nhận xét giờ học

- Dặn HS về nhà ôn lại các từ đồng nghĩa.
	- HS thực hiện.

Ngọt là nghĩa gốc
Các từ ngọt còn lại mang nghĩa chuyển
Cứng. trong câu cứng như thép 
Thanh tre cứng quá. mang nghĩa gốc 

Cứng trong các câu còn lại mang nghĩa chuyển
Bài 2

Bài giải:

- Mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

- Sóng biển cuồn cuộn xô vào bờ.

- Sóng lượn nhấp nhô trên mặt sông.

Bài giải :

+ Bạn Nam tung tăng cắp sách tới trường.

+ Mẹ em đang ôm bó lúa lên bờ.

+ Hôm nay, chúng em bê gạch ở trường.

+ Chị Lan đang bưng mâm cơm.

+ Chú bộ đội đeo ba lô về đơn vị.

+ Bà con nông dân đang vác cuốc ra đồng.

HS lần lượt đặt câu

VD.

-  Cái cân này rất hiện đại.

- Anh cân giúp em mấy quả cam này.

- Bức tranh này treo trên tường không cân.

- HS lắng nghe và thực hiện.


BỒI DƯỠNG TOÁN


       LUYỆN TẬP CHUNG.
I.Mục tiêu :  Giúp học sinh :

- Rèn kỹ năng viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân
- Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II.Chuẩn bị :
[image: image16.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Ôn cách viết số đo độ dài, dưới dạng số thập phân
- HS nêu bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ bé  đến lớn

- Nêu  mói quan hệ giữa 2 đơn vị liền kề 
- GV nhận xét 

Hoạt động 2: Thực hành

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Xác định dạng toán, tìm cách làm

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài 

- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.

Bài 1: Viết số đo sau dưới dạng m 

a) 3m 5dm = …….;       29mm = ……

    17m 24cm = …..;      9mm = ……

b)  8dm  =………..;      3m5cm = ………

      3cm = ………;
   5m 2mm= ………
Bài 2: : Điền số thích hợp vào chỗ ……

a)  5,38km = …m;   

    4m56cm = …m

    732,61 m = …dam;   

b)  8hm 4m = …dam

     49,83dm = … m

Bài 3: Một vườn hình chữ nhật được vẽ vào giấy với tỉ lệ xích 
[image: image17.wmf]500

1

 có kích thước như sau:


    7 cm


5cm

Tính diện tích mảnh vườn ra ha?

Bài 4: (HSKG)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 
[image: image18.wmf]4

3

 chiều dài. Trên đó người ta trồng cà chua, cứ mỗi 10m2 thu hoạch được 6kg. Tính số cà chua thu hoạch được ra tạ.

 4.Củng cố dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.


	- HS nêu 

- HS đọc kỹ đề bài

- HS làm các bài tập

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

Lời giải :

a) 3,5m                 0,029m
   0,8m               0,009m

b) 0,8m              3,05m

    0,03m            5,005m

Lời giải :

  a)  5380m;     4,56m;    73,261dam

  b)  80,4dam;
4,983m.

Lời giải :

Chiều dài thực mảnh vườn là :

    500 
[image: image19.wmf]´

 7 = 3500 (cm) = 35m

Chiều rộng thực mảnh vườn là :

    500 
[image: image20.wmf]´

 5 = 2500 (cm) = 25m

Diện tích của mảnh vườn là :

     25 
[image: image21.wmf]´

 35 = 875 (m2)

                  = 0,0875ha


Đáp số : 0,0875ha

Lời giải :
Chiều rộng mảnh vườn là :

   60 : 4 
[image: image22.wmf]´

 3 = 45 (m)

 Diện tích mảnh vườn là :

        60 
[image: image23.wmf]´

45 = 2700 (m2)

Số cà chua thu hoạch được là :

        6 
[image: image24.wmf]´

 (2700 : 10) = 1620 (kg) 

                                 = 16,2 tạ.

                     Đáp số : 16,2 tạ.  

- HS lắng nghe và thực hiện.




   Soạn: 6/10         
  Giảng : Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012
                                                    Toán

           Tiết 37                     So sánh hai số thập phân

I/ Mục tiêu:

Giúp học sinh:

- Biết so sánh hai số thập phân với nhau.

- áp dụng so sánh hai số thập phân để sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.

II/ ĐỒ DÙNG
           GV.   Bảng phụ 

           HS.   SGK-VBT
IIi/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động dạy
	            Hoạt động học

	 1. Kiểm tra bài cũ:  (5’)
   -  Gọi học sinh chữa bài 2,3 sgk

- Nhận xét và cho điểm.

2. Dạy học bài mới:

a. Giới thiệu bài:  (1’)
b. Hướng dẫn tìm cách so sánh hai số thập phân có phần nguyên khác nhau. (10’)
- G nêu bài toán: Sợi day thứ nhất dài 8,1m sợi dây thứ hai dài 7,9m. Em hãy so sánh chiều dài của hai sợi dây?

- Gọi học sinh trình bày trước lớp
	- 2 học sinh lên bảng.

- Học sinh nhận xét, bổ sung.

- Học sinh trao đổi tìm cách so sánh 8,1m và 7,9m.

- Một số học sinh trình bày trước lớp.

- Học sinh có thể so sánh như sau:

+ Đổi ra đề - xi - mét rồi so sánh.

+ So sánh phần nguyên.

	- G nhận xét cách so sánh của học sinh và hướng dẫn học sinh so sánh:

* So sánh 8,1m và 7,9m.

Ta có thể viết 8,1m = 81dm; 7,9m = 79dm.

Ta có: 81dm > 79dm.

Tức là: 8,1m > 7,9m.

? Biết 8,1m > 7, 9m, em hãy so sánh 8,1 và 7,9?

? Hãy so sánh phần nguyên của 8,1 và 7,9?

? Dựa và kết quả so sánh, em hãy tìm mối liên hệ giữa viẹc so sánh phần nguyên của hai số thập phân với so sánh bản thân chúng.

- G nêu lại kết luận
	- Học sinh nghe và tìm cách làm.

- Học sinh nêu: 8,1 > 7,9

- Khi so sánh hai số thập phân ta có thể so sánh phần nguyên với nhau, số nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại.

	3, Hướng dẫn so sánh phần thập phân

- GV nêu và ghi ví dụ: 

so sánh: 35,7m với 35,698m

? Quan sát ví dụ trên em thấy hai số thập phân trên có gì đặc biệt? 

? Nếu tách phần nguyên ta còn phần nào?

? Hãy viết phần thập phân dưới dạng phân số thập phân?

HS nêu gv ghi bảng.

? Làm thế nào để so sánh 2 phần thập phân này? bằng cách nào?

HS đổi GV ghi bảng.

? Vậy phân số nào lớn hơn?

? Vậy số thập phân nào lớn hơn?

? Theo em số thập phân 35,7 >35,698 là do đâu?

? Vậy khi so sánh 2 số thập phân có cùng phần nguyên ta làm như thế nào?

? Vân dụng hãy so sánh các số thập phân sau: 2001,2…2001,7.

? Qua các ví dụ trên muốn so sánh hai số thập phân ta làm như thế nào?

- Yêu cầu hs vận dụng qui tắc để giải thích: 630,72…630,71; 0,7…0,8

- HS làm miệng.
	- Có phần nguyên bằng nhau đều bằng 35.

- Ta còn phần thập phân.

- ta có 
[image: image25.wmf]m
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- Đưa về số tự nhiên bằng cách đổi ra số tự nhiên bằng đơn vị mm

Ta có 
[image: image27.wmf]m
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 = 700mm; 
[image: image28.wmf]m
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 = 698mm
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 > 
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35,7 >35,698

Do phần mười 7 > 6

* Kết luận: Số thập phân nào có hành phần mười lớn hơn thì lớn hơn…
- Ta có: 2001,2 < 2001,7 vì hàng phần mười 2 < 7

* Qui tắc: SGK

- Nhiều hs nhắc lại

	4, Thực hành.

Bài 1  (6’)
.- Học sinh nêu yêu cầu.

- Yêu cầu học sinh làm cá nhân.

- Gọi học sinh giải  thích tại sao điền được dấu so sánh vào ô trống.
	Bài 1( VBT)

a, 48,97 < 51,05

b, 96,4 > 96,38

c, 0,7 > 0,65

	Bài 2  (6’)
- Học sinh đọc đề bài

? Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

? Để sắp xếp được theo thứ tự từ bé đến lớn chúng ta phải làm gì?

- Học sinh làm bài, nhận xét, chữa
	Bài 2: ( VBT)

Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là:

6,375;  6,735;  7,19;  8,72;  9,01

	Bài 4 (6’)
- Học sinh đọc đề bài

? Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

? Để sắp xếp được theo thứ tự từ bé đến lớn chúng ta phải làm gì?

- Học sinh làm bài, nhận xét, chữa
	Bài 4: ( VBT)

Các số theo thứ tự từ lớn đến bé là:

0,4;  0,321;  0,32;  0,197;  0,187

	5. Củng cố dặn dò: (1’)
- G yêu cầu học sinh nhắc lại cách so sánh hai số thập phân.

- Tóm nội dung. Nhận xét tiết học.

- Dặn dò về nhà.
	- 2 học sinh nhắc lại.

- Học và là bài, chuẩn bị bài sau.


-----------------------------------------------------
Luyện từ và câu


Tiết 15            Mở rộng vốn từ: thiên nhiên

I/ Mục tiêu

-Hiểu nghĩa của từ thiên nhiên

-Làm quen với các thành ngữ, tục ngữ mượn các sự vật hiện tượng thiên nhiên để nói về những vấn đề của đời sống, xã hội.

-Tiếp tục mở rộng, hệ thống hoá vốn từ, mắn nghĩa các từ ngữ miêu tả thiên nhiên.

* MT :Cung cấp cho học sinh một số hiểu biết về môi trường thiên nhiên Việt Nam và nước ngoài ,từ đó bồi dưỡng tình cảm yêu quý gắn bó với môi trường sống
II/ĐỒ dùng dạy học: 

GV.  - Chép bài 2 lên bảng phụ.
HS.   – SGK-VBT
III/ Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Bài cũ

Đặt câu để phân biệt nghĩa của từ: đi (hoặc đứng)

2. Bài mới

a/ Giới thiệu bài:

b/ Hướng dẫn tìm hiểu bài:

* Bài 1: - Học sinh nêu yêu cầu.

? Dòng nào giải thích đúng nghĩa từ: thiên nhiên

 - Gọi HS nêu ý kiến và lý do chọn

GV chốt lại ý b

*Nước ta có rất nhiều kì quan thiên nhiên không do con người tạo ra

* Bài 2: Tìm các từ chỉ các sự vật, hiện tượng thiên nhiên: 

- GV: “lên thác xuống ghềnh” là thành ngữ(tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ tạo nên nó)

3 câu còn lại là tục ngữ (ngắn gọn, có vần điệu, đúc kết tri thức, kinh nghiệm đạo đức của nhân dân)

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- GV treo bảng phụ: 1 hs lên bảng làm gạch bằng phấn màu

- HS và GV cùng nhận xét chốt lại:

+ Lên thác xuống ghềnh

+ Góp gió thành bão

+ Qua sông phải luỵ đò.

+ Khoai đất lạ, mạ đất quen.(GV bổ sung thêm khoai, mạ)

? Em nào hiểu nghĩa của các thành ngữ, tục ngữ trên- giải thích cho các bạn cùng nghe?

Cho hs đọc lại cho thuộc

* Bài 3: 
Tìm và đặt câu với những từ ngữ miêu tả không gian:

- GV phát phiếu học tập cho các nhóm: thảo luận ghi nhanh các từ ngữ miêu tả không gian- dán lên bảng và trình bày.

- Cả lớp nhận xét: từng hs trong nhóm nối tiếp nhau đặt 1 câu có từ vừa tìm được

- GV kết luận nhóm làm việc tốt cả 2 yêu cầu: tìm và đặt câu:

* Bài 4: Tìm và đặt câu với những từ ngữ tả sóng nước

-Tiến hành như bài 3:

3/ Củng cố.

Nhắc lại nghĩa đúng từ thiên nhiên

Nhận xét tiết học


	- 2 học sinh lên bảng.

- Nhận xét, bổ sung.

Bài 1
- HS nêu yêu cầu cùng 3 ý a-b-c

- Yêu cầu:trao đổi theo cặp đôi và dùng bút chì đánh dấu vào ý các em chọn.

+Vì ý a: Tất cả những gì do con người tạo ra không phải do thiên nhiên ban tặng

+ý c: Tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh con người: gồm cả do con người tạo ra=> không phải do thiên nhiên.

+ Vậy ý b : là đúng vì tất cả những sự vật hiện tương không do con người tạo ra.

Bài 2 

- HS đọc yêu cầu và 4 câc thành ngữ, tục ngữ

-Vịnh Hạ Long ,động phong nha,…là một trong những kì quan thiên nhiên thế giới nổi tiếng được thiên nhiên ban tặng.
-HS làm việc cá nhân: đọc thầm, suy nghĩ và gạch chân bằng chì mờ

- Chỉ người gặp nhiều gian lao,vất vả trong cuộc sống

- Tích tụ lâu nhiều cái nhỏ sẽ tạo thành cái lớn, sức mạnh lớn => đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh.

- Muốn được việc phải nhờ vả người có khả năng giải quyết

- Khoai trồng ở nơi đất mới, đất lạ thì tốt, mạ trồng ở nơi đất quen thì tốt

Bài 3 - HS đọc bài 3

VD a) Chiều rộng: bao la, mênh mông, bát ngát, vô tận khôn cùng,..

b) Chiều dài (xa): xa tít tắp, xa tít, xa tít mù khơi, muôn trùng khơi, thăm thẳm, vời vợi, ngút ngát,..

dài dằng dặc, lê thê, lướt thướt, dài thượt, dài loằng ngoằng,
c) Chiều cao: cao vút, cao chót vót, cao ngất, chất ngất, vời vợi

d) Chiều sâu: hun hút, thăm thẳm, sâu hoắm, 
a) tiếng sóng: × ầm, âm âm, âm ào, rì rào, ào ào, oam oạp, × oạp,lao xao, thì thầm,…
b) Làn sóng nhẹ: lăn tăn, dạp dềnh, lững lờ, trươn lên,bò lên

c) Đợt sóng mạnh: cuồn cuộn, trào dâng, ào ạt, điên cuồng, dữ dội,…



-------------------------------------------------------------
  Soạn: 7/10       

 Giảng :Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012
Tập đọc


    Tiết 16          Trước cổng trời

I/ Mục tiêu.

- Đọc lưu loát toàn bài.

- Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn khó, biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thở.

- Biết đọc diễn cảm bài thơ thể hiện niềm xúc động của tác giả trước vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa thơ mộng, vừa ấm cúng thân thương của bức tranh cuộc sống vùng cao.

- Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống trên miền núi cao, nơi có thiên nhiên thơ mộng thoáng đạt, trong lành cùng những con người chịu thương chịu khó hăng say lao động, làm đẹp cho quê hương.

II/ Đồ dùng dạy học.

GV     .Sưu tầm tranh ảnh người vùng cao.

           Chép sẵn đoạn cần luyện.

HS.     SGK  -tìm hiểu câu trả lời
III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động của thầy
	Hoat động của trò.

	1. Bài cũ: (5’)
- Đọc bài rừng xanh kỳ diệu.

? Nêu đại ý của bài?

2. Bài mới:

a/ Giới thiệu bài: (1’)
b/ Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:

a) Luyện đọc: (15’)
- Một hs đọc toàn bài.

GV chia đoạn

+ GV sửa phát âm cho hs.

+ Đọc lần 2 – giải nghĩa từ

HS đọc nhóm
Thi đọc nhóm

1hs đọc toàn bài
- GV đọc mẫu lần 1

b) Tìm hiểu bài: (12’)
	- 2 học sinh đọc và trả lời câu hỏi.

- Học sinh đọc nối tiếp 3 đoạn lần 1(2 lượt)

- HS đọc nối tiếp lần 2



	Đoạn 1: khổ 1+2 ( hơi khói) và trả lời câu hỏi:

- Học sinh giải nghĩa từ cổng trời

? Vì sao nơi đây được gọi là cổng trời?

Đọc khổ 2+3 và trả lời câu hỏi:

? Em hãy tả lại vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên trong bài thơ?

Gợi ý: các em đóng vai trò người đang quan sát(dựa vào bài học) nói đơn giản theo từng khổ thơ

? Trong những cảnh vật được miêu tả, em thích nhất cảnh nào? vì sao?

- Đoạn 2: khổ 3 (còn lại ) và trả lời câu hỏi:

? Điều gì đã khiến cho cảnh rừng sương giá như ấm lên?


	* ý 1: Vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên
Cổng trời: cổng lên trời, cổng của bầu trời

- Cổng trời là đỉnh núi cao.Vì đứng giữa hai vách đá nhìn thấy cả một khoảng trời lộ ra, có mây bay, gió thoảng tạo cảm giác như đó là cổng để đi lên trời.

- Nhìn xa ngút ngát thấy bao sắc màu cỏ hoa, dòng thác reo, đàn dê soi mình xuống đáy suối, có vô vàn cây trái, có hơi khói tạo cảm giác không biết nơi đây thực hay mơ.

Học sinh tự nêu

* ý 2: Cuộc sống con người:

- HS đọc thầm lại toàn bài.

- Bởi có sự xuất hiện của con người ai nấy tất bật, rộn ràng với công việc:

+ Người Tày từ khắp các ngả đi gặt lúa trồng rau

+ Người Giáy người Dao đi tìm măng hái nấm

+ Tiếng xe ngựa vang lên suốt triền rừng hoang dã

+ Những vạt áo chàm nhuộm xanh cả nắng chiều.

+áo chàm: áo nhuộm màu lá chàm ( màu xanh đen )

	- GV giải nghĩa từ: Nhạc ngựa:

Âm thanh của chiếc chuông nhỏ trong có hạt khi rung kêu lên thành tiếng đeo ở cổ ngựa

? Nêu ý chính của bài?

* GV chốt: con người đã hoà vào cảnh, mang hơi thở của cuộc sống lao động rộn ràng, vui tươi vào cảnh làm cho bức tranh thiên nhiên trở nên ấm cúng, xua tan cái sương giá của miền núi cao.

c) Luyện đọc diễn cảm (5’)
- 3 HS đọc nối tiếp bài thơ.

? Bài thơ đọc với giọng như thế nào?

Cách ngắt giọng: từng câu thơ nhấn mạnh từ nghữ miêu tả: ngút ngát, ngân nga, soi, ngút ngàn.

- GV treo bảng phụ khổ 2, 3

- Một học sinh đọc và nêu cách đọc khổ thơ.

- Hai hs đọc thể hiện lại.

- HS đọc thầm thuộc bài thơ.

- Thi đọc thuộc

- Nhận xét bạn đọc hay.
D. Củng cố :    (1’) 
Nhắc lại nội dung chính toàn bài

Nhận xét tiết học


	- Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống trên miền núi cao, nơi có thiên nhiên thơ mộng thoáng đạt, trong lành cùng những con người chịu thương chịu khó hăng say lao động, làm đẹp cho quê hương.

- Sâu lắng, ngân nga, thể hiện niềm xúc động của tác giả trước vẻ đẹp của một vùng núi cao.

- Học sinh đọc.

- Thi đọc




--------------------------------------------------

Toán

             Tiết 38                             Luyện tập

I/ Mục tiêu.

- Giúp hs củng cố về: so sánh hai số thập phân, sắp xếp các số thập phân theo thứ tự đã xác định.

- Làm quen với 1 số đặc điểm về thứ tự của các số thập phân.

II/ ĐỒ DÙNG
            GV.   Bảng phụ

            HS.    SGK-VBT
III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hạt động học

	1. Bài cũ:  (5’)
? Phát biểu qui tắc so sánh hai số thập phân?

So sánh các số thập phân sau:

48,97…51,02;  96,4…96,38;     0,7….0,65

2. Bài mới:

a/ Giới thiệu bài:  (1’)
b/ Hướng dẫn luyện tập:  
	- 2 học sinh trả lời câu hỏi và làm bài tập.



	Bài 1.  (6’)
- Yêu cầu học sinh đọc đề toàn và nêu cách làm.

- Yêu cầu học sinh làm bài.

- Yêu cầu học sinh giải thích cách làm của từng phép tính.

- Nhận xét

Bài 2  (7’)
- Gọi học sinh đọc yêu cầu và làm bài.

- Yêu cầu học sinh chữa bài trên bảng.
	Bài 1 ( VBT)

84,2 > 84,19         47.5 = 47,500

6,843 < 6,85         90,6 > 89,6

Bài 2 ( VBT)

Các số theo thứ thự từ bé đến lớn là:

   4,23;  4,32;  5,3;  5,7;  6,02.

	? Nêu cách so sánh?

- Nhận xét, chữa bài.
	- 2 học sinh trả lời.

	Bài 3  (7’)
- Yêu cầu học sinh đọc đề toán.

? Làm thế nào để tìm đước số để thay vào x

- yêu cầu học sinh làm.

- Gọi 1 học sinh lên bảng làm.

- Nhận xét, chữa.
	Bài 3 (VBT)

9,7x8 < 9,718.

- Phần nghuyên và hàng phần mười của hai số bằng  nhau.

- Để 9,7x8 < 9,718 thì x < 1. Vậy x = 0.

Ta có: 9,708 < 9,718

	Bài 2  (8’)
- Yêu cầu học sinh đọc đề toán.

- Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài.

- G hướng dẫn học sinh yếu.

- Nhận xét,
	Bài 2 ( VBT)

a, 0,9 < x < 1,5

x = 1 vì  0,9 < 1 < 1,5

b,  64,97 < x < 65,14

x = 65 vì  64,97 < 65 < 65,14

	3. Củng cố dặn dò: (1’)
Tóm nội dung: ? Nêu cách so sánh hai số thập phân.- Nhận xét tiết học, dặn dò 
	- 2 học sinh phát biểu.

- Học và làm bài, chuẩn bị bài sau.


------------------------------------------------

Kể chuyện


      Tiết 8        Kể chuyện đã nghe đã đọc

I/ Mục tiêu

- Biết kể bằng lời của mình một đã nghe,đọc theo đề bài trên.

- Hiểu đúng nội dung câu chuyện, biết trao đổi với bạn về ý nghĩa của câu chuyện

- Chăm chú nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn

* MT : Mở rộng vốn hiểu biết về mối quan hệ giữa con người với môi trường thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 

 * HCM: GDHS học tập đức tính của Bác yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên từ đó có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây xanh trong trường, gia đình và ngoài cộng đồng .
II/ Đồ dùng dạy học

Một số chuyện nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên: truyện cổ tích, ngụ ngôn, thiếu nhi, sách truyện đọc lớp 5.

III/ Hoạt động dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Bài cũ:  (5’)
Hai học sinh kể nối tiếp câu chuyện cây cỏ nước Nam

? Nêu ý nghĩa của truyện?

2. Bài mới 

a/ Giới thiệu bài: 1’)
b/ Hướng dẫn học sinh kể truyện:
	- 2 học sinh kể và nêu ý nghĩa câu chuyện



	? Trong đề bài em cần chú ý từ hoặc cụm từ nào?

Học sinh nêu Gv gạch chân

? Những câu chuyện chúng ta kể có nội dung như thế nào?

- Gv nhận xét nhanh câu chuyện đó có đúng yêu cầu không.

? Cách kể câu chuyện đó như thế nào?

* Gv lưu ý:

Khi kể phải thật tự nhiên.

Kết hợp với động tác, điệu bộ cho sinh động

Kể theo đúng trình tự

c/ Thực hành kể

- Học sinh kể theo nhóm

- Gv quan sát uốn nắn, giúp đỡ các em kể truyện đạt yêu cầu

- Đại diện các nhóm lên kể và nêu ý nghĩa

- Vài học sinh thi kể trước lớp

- Gv nhận xét học sinh kể hay

? Con người cần làm gì để thiên nhiên mãi tươi đẹp?

-> Luôn có ý thức bảo vệ môi trường, thiên nhiên xung quanh

D/ Củng cố 

Nhận xét tiết học.

- Dặn dò về nhà.


	Học sinh đọc đề bài:

 Kể một câu chuyện em đã được nghe hay được đọc nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên

- Học sinh đọc gợi ý 1

- Học sinh nối tiếp nêu tên câu chuyện mình định kể.

- Học sinh đọc gợi ý 2

- Hoạt động nhóm.

- Đại diện nhóm kể.

- 3 em thi kể trước lớp.

- Học sinh nêu.

- Học và chuẩn bị bài sua.


----------------------------------------------------

Địa lí

         Tiết 8                              dân số nước ta

i. mục tiêu


Sau bài học, HS có thể:

- Biết dựa vào bảng số liệu để nhận biết số dân và đặc điểm gia tăng dân số của nước ta.

- Biết và nêu được: nước ta có dân số đông, gia tăng dân số nhanh.

- Nhớ và nêu được số liệu dân số của nước ta ở thời điểm gần nhất.

- Nêu được một số hậu quả cảu sự gia tăng dân số nhanh.

- Nhận biết được sự cần thiết của kế hoạch hóa gia đình.

*  MT : GD HS thấy được mối quan hệ giữa việc dân số đông, gia tăng dân số với việc khai thác môi trường của một số châu lục và quốc gia

ii. Đồ dùng dạy học

  GV     - Bảng số liệu về dân số các nước Đông Nam á năm 2004

             - Biểu đồ gia tăng dân số Việt Nam

  HS     - sưu tầm thông tin, tranh ảnh thể hiện hậu quả của gia tăng dân số.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Kiểm tra bài cũ  (5’)

	- GV gọi 3 HS lên bảng, yêu cầu trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhận xét và cho điểm Hs.

2.- Giới thiệu bài: (1’) 

Trong các bài học tiếp theo của môn địa lí, các em sẽ lần lượt tìm hiểu các yếu tố địa lí xã hội VIệt Nam. Bài 8, chúng ta cùng tìm hiểu về dân số nước ta.
	- 3 HS lần lượt lên bảng trả lời các câu hỏi sau:

+ Chỉ và nêu vị trí, giới hạn của nước ta trên bản đồ.

+ Nêu vai trò của đất, rừng đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta.

+ Chỉ và mô tả vùng biển Việt Nam. Nêu vai trò của biển đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta.

	Hoạt động 1: (10’)

 Dân số so sánh dân số việt nam với dân số các nước đông nam ¸.

	- GV treo bảng số liệu số dân các nước Đông Nam á như SGK lên bảng, yêu cầu HS đọc bảng số liệu.

- GV hỏi cả lớp:

+ Đây là bảng số liệu gì? Theo em, bảng số liệu này có tác dụng gì?

+ Các số liệu trong bảng được thống kê vào thời gian nào?

+ Số dân được nêu trong bảng thống kê tình theo đơn vị nào?

- GV nêu: Chúng ta so sánh cùng phân tích bảng số liệu này để rút ra đặc điểm của dân số Việt Nam.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân.

+ Năm 2004, dân số nước ta là bao nhiêu người?

+ Nước ta có dân số đứng hàng thứ mấy trong các nước Đông Nam ¸?

+ Từ kết quả nhận xét trên, em rút ra đặc điểm gì về dân số Việt Nam?

- GV gọi HS trình bày kết quả trước lớp.

- GV nhận xét.
	- HS đọc bảng số liệu:

+ Bảng số liệu về số dân các nước Đông Nam á. Dựa vào đó ta có thể nhận xét về dân số của các nước Đông Nam ¸.

+ Các số liệu dân số được thống kê vào năm 2004.

+ Số dân được nêu trong bảng thống kê là triệu người.

- HS làm việc cá nhân.

+ Năm 2004, dân số nước ta là 82 triệu người.

+ Nước ta có dân số đứng hàng thứ 3 trong các nước Đông Nam ¸.

+ Nước ta có dân số đông.

- HS trình bày.

	Hoạt động 2:  (10’)

 Gia tăng dân số ở Việt Nam

	- GV treo Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm như SGK lên bảng và yêu cầu HS đọc.

- GV hỏi để hướng dẫn HS cách làm việc với biểu đồ:

+ Đây là biểu đồ gì, có tác dụng gì?

+ Nêu giá trị được biểu hiện ở trục ngang và trục dọc của biểu đồ.

+ Như vậy số ghi trên đầu của mỗi cột biểu hiện cho giá trị nào?

- GV nêu: Chúng ta sẽ dựa vào biểu đồ này để nhận xét tình hình gia tăng dân số Việt Nam.

- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi.

+ Biểu đồ thể hiện dân số của nước ta những năm nào? Cho biết số dân nước ta từng năm.

+ Từ năm 1979 đến năm 1989 dân số nước ta tăng bao nhiêu người?

+ Từ năm 1989 đến năm 1999 dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu người?

+ Ước tình trong vòng 20 năm qua, mỗi năm dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu người?

+ Từ năm 1979 đến năm 1999, tức là sau 20 năm, ước tình dân số nước ta tăng lên bao nhiêu lần?

+ Em rút ra điều gì về tốc độ gia tăng dân số của nước ta?

- GV gọi HS trình bày kết quả làm việc trước lớp.

- GV nhận xét.
	- HS đọc biểu đồ.

+ Đây là biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm, dựa vào biểu đồ có thể nhận xét sự phát triển của dân số Việt Nam qua các năm.

+ Trục ngang của biểu đồ thể hiện các năm, trục dọc biểu hiện số dân được tính bằng đơn vị triệu người.

+ Số ghi trên đầu của mỗi cột biểu hiện số dân của mỗi năm, tính bằng đơn vị triệu người.

- HS làm việc theo cặp.

+ Dân số nước ta qua các năm:

( Năm 1979 là 52,7 triệu người.

( Năm 1989 là 64,4 triệu người

( Năm 1999 là 76,3 triệu người 

+ Từ năm 1979 đến năm 1989 dân số nước ta tăng khoảng 11,7 triệu người.

+ Từ năm 1989 đến năm 1999 dân số nước ta tăng khoảng 11,9 triệu người.

+ Ước tình trong vòng 20 năm qua, mỗi năm dân số nước ta tăng thêm hơn 1 triệu người.

+ Từ năm 1979 đến năm 1999, tức là 20 năm, ước tính dân số nước ta tăng lên 1,5 lần.

+ Dân số nước ta tăng nhanh.

- Hs trình bày kết quả.

	Hoạt động 3:  (8’)

 Hậu quả của dân số tăng nhanh

	- GV chia HS thành các  nhóm, yêu cầu HS làm việc theo nhóm để hoàn thành phiếu học tập có nội dung về hậu quả của sự tăng dân số.

- GV theo dõi các nhóm làm việc giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.

- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận.

- GV nhận xét.
	- Mỗi nhóm 6 HS cùng làm việc để hoàn thành phiếu.

- HS báo cáo kết quả thảo luận.

	- G V nêu: Trong những năm gần đây, tốc độ tăng dân số ở nước ta đã giảm dần do Nhà nước tích cực vận động nhân dân thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình; mặt khác người dân cũng bước đầu ý thức được sự cần thiết phải sinh ít con để có điều kiện nuôi dạy, chăm sóc con cái tốt hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

3.Củng cố - dặn dò  (1’)
- GV yêu cầu HS liên hệ thực tế: Em biết gì về tình hình tăng dân số ở địa phương mình và tác động của nó đến đời sống nhân dân?

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.


                   ----------------------------------------------------
  Soạn: 8/10    

  Giảng : Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2012

 Toán

                   Tiết 39                  Luyện tập chung

I/ Mục tiêu.

Giúp hs củng cố về: 

- Đọc viết, so sánh số thập phân.

II/ Đồ dụng dạy học.

             GV.    - Bảng nhóm.

              HS .   - SGK  - Vở bài tập 

III/ Hoạt động dạy học.

	Hạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Bài cũ: (5’)
? Đọc kết luận SGK?

- Gọi học sinh làm bài tập trên bảng, học sinh dưới lớp làm vào nháp.

Làm bài tập 5 SGK: Tìm số tự nhiên x để:

0,9 < x < 1,2            64,97 < x < 65,14

x = 65                             x = 1

2. Bài mới:

a/ Giới thiệu bài:  (1’)
b/ Hướng dẫn luyện tập:
	
- 2 học sinh trả lời câu hỏi và làm bài tập.



	Bài 1

- G viết các số thập phân lên bảng để học sinh đọc.

- G hỏi thên về giá trị các hàng của các chữ số trong từng số.

- Nhận xét câu trả lời của học sinh. 
	Bài 1 ( VBT)

- Học sinh nhìn và đọc số:

a, 7,5;      28,416;     201,05;     0,187

b, 36,2;    9,001;       84,302;     0,010

	Bài 2

- Gọi học sinh nêu yêu cầu.

- Gọi 2 học sinh lên bảng, GV đọc học sinh viết.

- Yêu cầu học sinh nhận xét bài trên bảng.

? Khi viết số thập phân ta viết như 
thế nào?

- Nhận xét
	Bài 2 (VBT)

Học sinh viết:

a,  5,7

b,  32, 85

c,  0,01

d,  0,304

	Bài 3

- Học sinh nêu yêu cầu.

- Học sinh là bài cá nhân và 1 học sinh lên bảng.

? Làm thế nào để xắp xếp được theo thứ tự từ bé đến lớn.

- Nhận xét, chữa bài.
	Bài 3( VBT)

Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là:

41,538;  41,835;  42,358;  42,538

	Bài 4

- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

? Làm thế nào để tính được giá trị của các biểu thức .

- nhận xét, chữa bài.
	Bài 4 ( VBT )

          b)
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	D. Củng cố dặn dò:  (1’)
- Tóm nội dung.

- Nhận xét tiết học và dặn dò về nhà.
	- Học và chuẩn gbị bài sau.




-----------------------------------------------------
Tập làm văn


                  Tiết 15           Luyện tập tả cảnh

I, Mục tiêu:

Giúp học sinh.

- Lập dàn ý cho bài văn miêu tả cảnh đẹp ở địa phương mà em chọn.

- Viết một đoạn văn trong phần thân bài của bài văn miêu tả cảnh đẹp ở địa phương em.
*BĐ: gợi ý hs tả cảnh biển, đảo theo chủ đề cảnh đẹp ở địa phương

II, Đồ dùng dạy học.

              GV.     - Bảng nhóm.

               Học sinh:          Tranh ảnh đẹp về cảnh địa phương.

III, Các hoạt động dạy  học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	I, Kiểm tra bài cũ. (5’)

- Gọi 3 học sinh đọc đoạn văn miêu tả cảnh sông nước.

Giáo viên nhận xét cho điểm.

2, Dạy bài mới.

a, Giới thiệu bài.  (1’)

b, Hướng dẫn luyện tập.

Bài tập 1. (10’)

- Gọi học sinh nối tiếp nêu yêu cầu, giáo viên cùng học sinh xây dựng dàn ý giáo viên nêu câu hỏi ghi ý.

- Phần mở bài em cần nêu những gì?.

- Hãy nêu nội dung chính của phần thân bài?.

- Các chi tiết mà cần được sắp xếp theo trình tự nào?.

Phần kết bài nêu những gì?.

- Yêu cầu học sinh lập dàn ý vào vở bài tập, 2 em làm vào bảng nhóm.

- Gọi 3 học sinh đọc dàn ý.

Nhận xét bổ xung

Bài tập 2  (18’)

Gọi học sinh đọc yêu cầu và các gợi ý.

Giáo viên hướng dẫn: Chỉ cần tả một đoạn trong phần thân bài, đoạn văn cần tả một đặc điểm hay một bộ phận của cảnh. . . Các câu văn phải có sự liên kết giữa các ý.

-Yêu cầu học sinh làm bài. Giáo viên phát bảng nhóm cho 2 em làm.

- Gọi học sinh làm bài vào bảng phụdán bài nhận xét, sửa bài cho học sinh

- Gọi học sinh dưới lớp đọc bài làm của mình, giáo viên nhận xét cho điểm các bài viết đạt yêu cầu.

D, Củng cố dặn dò:  (1’)

- Để viết được bài văn tả cảnh hay em cần lưu ý gì?

- Giáo viên nhận xét giờ học.

- Dặn dò học sinhvề hoàn thành bài văn.
	- 3 em đọc.

Bài 1.   - Học sinh đọc.

- Học sinh trả lời.

- Mở bài: giới thiệu cảnh đẹp định tả, địa điểm của cảnh đẹp đó, giới thiệu được thời gian địa điểm mình quan sát.

- Thân bài: tả đặc điểm nổi bật của cảnh đẹp những chi tiết làm cảnh đẹp gần gũi, hấp dẫn.

- Chi tiết được sắp xếp theo trình tự từ xa đến gần, từ cao xuống thấp.

Kết bài: cảm xúc với cảnh đẹp quê hương.

Học sinh làm bài

3 đến 5 em đọc bài làm của mình, em khác nhận xét bài của bạn.

Bài 2.

- 2;3 em đọc gợi ý.

Học sinh lắng nghe.

-Học sinh tự viết bài vào vở, 2 em viết vào bảng phụ.

-Học sinh thực hiện yêu cầu.


                                        -----------------------------------------------------

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

                                          LUYỆN TẬP VĂN TẢ CẢNH..
I. Mục tiêu:

- Học sinh biét lập dàn ý cho đề văn tả cảnh trên.

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng lập dàn ý.

- Giáo dục cho học sinh có thói quan lập dàn ý trước khi làm bài viết.

- Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn.

II. Chuẩn bị: Nội dung bài.

- Học sinh ghi lại những điều đã quan sát được về vườn cây hoặc cánh đồng.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2.Kiểm tra: 

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

 - Giáo viên nhận xét.

3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

a).Hướng dẫn học sinh luyện tập.

- Giáo viên chép đề bài lên bảng, gọi một học sinh đọc lại đề bài.

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài.

* Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề bài :

H : Đề bài thuộc thể loại văn gì? 

H : Đề yêu cầu tả cảnh gì? 

H : Trọng tâm tả cảnh gì? 

- Giáo viên gạch chân các từ trọng tâm trong đề bài.

* Hướng dẫn HS lập dàn ý cho đề bài.

- Cho 1 HS dựa vào dàn bài chung và những điều đã quan sát được để xây dựng một dàn bài chi tiết.

* Gợi ý về dàn bài: 

 a) Mở bài: giới thiệu chung về vườn cây vào buổi sáng.(cánh đồng)

 b) Thân bài : 

- Tả bao quát về vườn cây: (cánh đồng)

     + Khung cảnh chung, tổng thể của vườn cây. (Cánh đồng)

     +  Tả chi tiết (tả bộ phận). Những hình ảnh luống rau, luống hoa, màu sắc, nắng, gió… (cánh đồng nhỏ,hẹp như dải lụa xanh chạy dài …

- Cánh đồng làng em khá rộng ….

- Cánh đồng lúa tròng lúa vụ đông…

- Đất đai màu mỡ và tinh thần lao động cần cù khiến cho quanh năm xanh tốt thu hoạch cao…

c) Kết bài : Nêu cảm nghĩ của em về khu vườn.(cánh đồng)

- Cho HS làm dàn ý.

- Gọi học sinh trình bày dàn bài.

- Cả lớp nhận xét, giáo viên nhận xét ghi tóm tắt lên bảng.

4.Củng cố dặn dò: 

- Giáo viên hệ thống bài, nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà chuẩn bị cho hoàn chỉnh để tiết sau tập nói miệng.


	- HS nêu.

- HS đọc kỹ đề bài

- Văn miêu tả, kiểu bài tả cảnh.

- Vườn cây buổi sáng

- Đề bài : Tả cảnh một buổi sáng trong vườn cây ( hay trên một cánh đồng).

- HS nêu cấu tạo của  bài văn tả cảnh.

- HS làm dàn ý.

- HS trình bày dàn bài.

 - HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau


Chính tả


Tiết 8            Kì diệu rừng xanh

I/ Mục tiêu

- HS nghe viết trình bày đúng một đoạn của bài kì diệu rừng xanh.

- Làm đúng bài tập điền dấu thanh ở các tiếng chứa :iê,ia

II/ ĐỒ DÙNG

             GV.      Bảng phụ 

             HS.       Bảng nhóm-VBT

III/ Hoạt động dạy-học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1/ Bài cũ:  (5’)
Hs viết Gv đọc:  Sớm thăm tối viếng
                      Trọng nghĩa khinh tài

                       ở hiền gặp lành

2/ Bài mới

a, Giới thiệu bài.  (1’)
b, Hướng dẫn học sinh viết bài: (7’)
Bài 1

- G đọc và yêu cầu học sinh đọc lại.

? Sự có mặt của muông thú mang lại vẻ đẹp gì cho cánh rừng
- Hướng dẫn viết từ khó.

+ HS đọc thầm tự ghi nhớ từ khó.

- GV đọc hs viết bài.

- GV đọc hs soát bài.

- Chấm 7 bài nhận xét.

c/ Hướng dẫn làm bài tập.

* Bài 2: Tìm tiếng có chưa yê, ya:

- Hs đọc thầm bài: Rừng khuya- Gạch chân tiếng bằng bút chì.

- Nhận xét chữa bài.

* Bài 3: Điền tiếng có vần uyên vào ô trống.

- HS đọc thầm suy bghĩ điền bằng chì.

- Nhận xét đúng sai.

- GV chốt lại cho hs đọc cả hai phần a, b

* Bài 4: Điền tiếng có âm yê để gọi tên các con chim.

? Chỗ chấm yêu cầu gì? (Gọi tên các con chim có âm yê)

- Nhận xét, chữa bài.

- GV chốt lại: 1/ Con yểng. 2/ con yến (cùng hộ với sẻ, cở nhỏ, màu sặc sỡ, hót hay), 3/ yến ( Hải yến: Loài chim biển cỡ nhở cùng họ với én), 4/ Vành khuyên, 5/ Đỗ khuyên ( Chim quốc), 6/ Uyên ương: uyên ( Chim trống, ương: chim mái) là giống chim trời cùng họ với vịt sống ở nước, trống mái không rời nhau.

D. Củng cố. (1’)
Khắc sâu nguyên âm đôi yê, ya.

Nhận xét tiết học,
	- 2 học sinh viết bảng, học sinh viết nháp.

- Nhận xét, chữa.

Bài 1

- 1 học sinh đọc.

- Học sinh trả lời.

- Làm cho cánh rừng trở nên sống động đầy những điều bất ngờ
- ấm lạnh,rào rào chuyển động,con vượn,gọn ghẽ,chuyền nhanh,len lách,mải miết,rẽ bụi rậm.
- Học sinh nghe viết bài.

- Học sinh soát bằng bút chì.

Bài 2
- Hai học lên bảng viết những tiếng vừa tìm được.

Ví dụ: Khuya, truyền thuyết, yên.

Bài 3
a, thuyền

b. Nguyên

Bài 4

- Hai học sinh lên bảng, hs làm bằng chì.

- Học sinh nghe.

- Học và làm bài, chuẩn bị bài sau.


----------------------------------------------------------------
Sọan: 9/10      

 Giảng  : Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
BUỔI SÁNG

Toán

Tiết 40       Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

I/ Mục tiêu.

- Giúp hs ôn bảng đơn vị đo độ dài.

- Quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề.

- Luyện tập viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.

II/ Đồ dùng dạy học.

           Gv.    - Bảng đơn vị đo độ dài kẻ sẵn.

         Hs.    Sgk-vbt

III/ Hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Bài cũ:  (5’)
? Nêu lại bảng đơn vị đo độ dài từ bé đến lớn?

? Nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo độ dài liền kề.

2. Bài mới:

a/ Giới thiệu bài:  (1’)
b/ Ôn lại hệ thống đơn vị đo độ dài
	- 2 học sinh trả lời câu hỏi 



	- GV kẻ sẵn bảng đơn vị đo dộ dài chưa ghi tên.

? Kể tên các đơn vị đo độ dài đã học theo thứ tự từ lớn đến bé? ( GV ghi bảng)

? Nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị liền kề?

? Vậy 1hm bằng bao nhiêu phần của km?

? Quan sát bảng đơn vị đo đo độ dài em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các đơn vị liền nhau?
	Km, hm, dam, m, dm, cm, mm.

- Gấp kém nhau 10 lần.

1hm = 
[image: image33.wmf]km
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- Mỗi đơn vị đo độ dài gấp đơn vị liền sau nó 10 lần

- Mỗi đơn vị đo độ dài bằng một phần mười đơn vị liền trước nó.

- Nhiều học sinh nhắc lại.

	c/ Ví dụ:

* VD 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

- Gọi học sinh làm bài


	- HS làm cá nhân, một hs làm bảng và nêu cách làm

6m 4dm = …..m

  6m 4dm = 6,4m 

  V× 6m 4dm = 
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	* Ví dụ 2: G tổ chức như ví dụ 1

- Nhác học sinh chú ý: Phần phân số của hỗn số 3
[image: image35.wmf]100
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 nên khi viết thành số thập phân thì chữ số 5 phải đứng ở hàng phần trăm, ta viết chữ số 0 vào hàng phần mười để có:

3m5cm = 3
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	- Học sinh thực hiện.

3m5cm = 3
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	d. Thực hành.

Bài 1
- Học sinh nêu yêu cầu.

- Gọi hai học sinh làm bài trên bảng.

- Nhận xét chữa bài.
	Bài 1: ( 44-sgk)
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	Bài 2
- G gọi học sinh đọc đề toán.

? Hãy nêu cách viết 3m4dm đưới dạng số thập phân là mét?

- G nêu lại cách làm, yêu cầu học sinh làm bài.

- Gọi học sinh chữa bài trên lớp.

- Nhận xét, chữa bài
	Bài 2( 44-sgk)

- Học sinh nêu
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	Bài 3

- G yêu cầu học sinh đọc đề bài và tự làm bài.

- Chữa bài, nhận xét.
	Bài 3( 44-sgk)
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	4. Củng cố dặn dò: (1’)
- Tóm nội dung.

- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài 
	- Học và chuẩn bị bài sau.




Luyện từ và câu


Tiết 16             Luyện tập về từ nhiều nghĩa

I/ Mục tiêu

- Nhận biết và phân biệt được từ nhiều nghĩa với từ đồng âm

- Hiểu được các nghĩa của từ nhiều nghĩa và mối quan hệ giữa các cụm từ nhiều nghĩa

- Biết đặt câu phân biệt nghĩa của một số từ nhiều nghĩa là tính từ.

II/ ĐỒ DÙNG
             GV.      Bảng phụ

             HS.      VBT
III/ Hoạt động dạy- học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Bài cũ:  (5’)
? Thế nào là từ đồng âm, từ nhiều nghĩa? Cho Vd?

? Tìm một từ tả không gian và đặt câu với từ đó?

2. Bài mới:

a/ Giới thiệu bài:  (1’)
b/ Hướng dẫn luyện tập

Bài 2:
Từ xuân được dùng với nghĩa nào?

Học sinh thảo luận theo nhóm đôi: gạch một gạch dưới nghĩa gốc, 2 gạch dưới nghĩa chuyển

Gv dán 2 tờ phiếu lên bảng: 2 học sinh lên bảng làm.

- Nhận xét và chốt lời giải đúng:

* Bài 3: 
Đặt câu phân biệt nghĩa của một số tính từ:

- Học sinh xác định yêu câu

- Học sinh làm cá nhân

- Học sinh nối tiếp đọc câu mình đã đặt.

- Nhận xét chữa bài.

D/ Củng cố :   (1’)
- Khắc sâu bài học

- Nhận xét tiết học


	- Học sinh trả lời

-  Bầu trời cao vời vợi

- Cái giếng sâu thăm thẳm

Bài 2
a) Mùa xuân….: nghĩa gốc: chỉ một mùa của năm.

…. Càng xuân: nghĩa chuyển chỉ sự tươi đẹp 

b) Bẩy mươi xuân: nghĩa chuyển: chỉ tuổi, năm

Bài 3
- Học sinh đọc các tính từ ở ba phần a-b-c

- Học sinh nối tiếp nhau đọc.

- Học và chuẩn bị bài sau.


--------------------------------------------------------------
Tập làm văn


Tiết 16               Luyện tập tả cảnh 
     Dựng đoạn mở bài, kết bài

I, Mục tiêu

-Củng cố về cách viết đoạn mở bài và kết bài trong bài văn tả cảnh.

-Thực hành viết đoạn mở bài, thân bài theo lối gián tiếp, kết bài theo lối mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương em.

II, Đồ dùng dạy học

        GV.     Giấy khổ to, bút dạ.
        HS.      SGK-VBT
III,Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	I, Kiểm tra bài cũ  (5’)
- Gọi học sinh đọc một đoạn văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương em.

Nhận xét, ghi điểm.

2, Dạy bài mới

a, Giới thiệu bài.  (1’)
b, Hướng dẫn luyện tập

Bài tập 1.

- Gọi học sinh đọc yêu cầu và nội dung bài tập.

-Yêu cầu học sinh trao đổi theo cặp làm bài.

- Gọi học sinh hỏi đáp trước lớp.

+ Đoạn nào mở bài trực tiếp? đoạn nào mở bài dán tiếp? vì sao em biết?.

- Em thấy kiểu mở bài nào tự nhiên và hấp dẫn hơn?.

- Mở bài gián tiếp là thế nào?.

Bài tập 2.

- Gọi học sinh đọc yêu cầu, nội dung bài.

- Chia học sinh thành nhóm 4, nêu yêu cầu làm bài.

- Gọi các nhóm viết vào bảng phụ dán bài, nhận xét, bổ xung.

- Em thấy kết bài nào hấp dẫn người đọc hơn?.

Bài tập 3.

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài.

- Hướng dẫn.

- Yêu cầu học sinh làm bài.s

- Gọi học sinh làm bài vào bảng phụ, dán bài, nhận xét, sửa bài cho học sinh.

- Gọi học sinh dưới lớp đọc bài của mình. Nhận xét cho điểm.

D, Củng cố dặn dò.  (1’)
- GV nhận xét giờ học.

- Dặn dò về hoàn thành bài tạp.
	- 2- 3 học sinh đọc.

Bài 1
- 2- 3 học sinh tiếp đọc.

- 2 học sinh, 1 em hỏi, em kia trả lời.

+ Đoạn a: mở bài trực tiếp vì giới thiệu ngay con đường sẽ tả lừ đường Nguyễn Trường Té.

+ Đoạn b: mở bài gián tiếp vì nói đến những kỉ niệm tuổi thơ với những cảnh vật là thiên nhiên.

- Mở bài theo kiểu gián tiếp.

-Là nói đến những kỉ niệm tuổi thơ với những cảnh vật quê hương
- 2 -3 em đọc 
- Học sinh làm bài theo nhóm vào bài tập, 2 nhóm làm vào bảng phụ.

- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận cả lớp cùng bổ xung.

+ Giống: đều nói lên tính chất yêu quý, gắn bó thân thiết của tác giả với con đường.

+ Khác: đoạn kết bài theo kiểu tự nhiên khẳng định con đường là người bạn yêu quý...

- ...kiểu kết bài mở rộng.

Bài 3

- Học sinh nối tiếp nêu.

- Học sinh làm bài vào vở bài tập, gọi 2 học sinh làm vào giấy khổ to.

- Học sinh đọc bài, chữa bài cho bạn.


----------------------------------------------------
Sinh hoạt  -   Tuần 8

I/ Mục tiêu

- Học sinh nhận thấy được ưu nhược điểm của tuần qua và đề ra phương hướng hoạt động cho tuần tới.

II/ Nội dung:

1. Cán sự nhận xét.

2. Giáo viên nhận xét:

A, ưu điểm: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

B, Tồn tại:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/ Phương hướng tuần tới.

-Duy trì sĩ số 100% hs đi học đúng giờ,không em nào nghỉ học tự do
- Thực hiện tốt nề nếp xếp hàng ra vào lớp,vệ sinh đầu tóc gọn gàng trước khi đến lớp

- Thực hiện tốt nề nếp tác phong nhanh nhẹn,mặc đồng phục tới trường,đeo khăn quàng đầy đủ,đeo dép quai hậu.

   -Tiếp tục học tập tốt giành nhiều điểm cao  học bài và làm bài đầy đủ
   - Thực hiện ôn bài đầu giờ- Thể dục vệ sinh đều đặn không ăn quà vặt và vứt rác bừa bãi ra sân trường

   - Đọc báo đội và làm theo báo đội – Học tập gương người tốt, việc tốt.
   - Thi đua học tốt giành nhiều điểm cao chào mừng ngày 20- 10
   Thi đua gữi vở sạch viết chữ đẹp trong các giờ học trong tuần,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU
THỰC HÀNH TOÁN
 LUYỆN TẬP CHUNG.
I.Mục tiêu :  Giúp học sinh :

- Rèn kỹ năng viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân
- Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II.Chuẩn bị :
[image: image43.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Ôn cách viết số đo độ dài, dưới dạng số thập phân
- HS nêu bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ bé  đến lớn

- Nêu  mói quan hệ giữa 2 đơn vị liền kề 
- GV nhận xét 

Hoạt động 2: Thực hành

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Xác định dạng toán, tìm cách làm

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài 

- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.

Bài 1: Viết số đo sau dưới dạng m 

a) 3m 5dm = …….;       29mm = ……

    17m 24cm = …..;      9mm = ……

b)  8dm  =………..;      3m5cm = ………

      3cm = ………;
   5m 2mm= ………
Bài 2: Viết dấu (< ;> ;= )thích hợp vào chỗ trống

4,785...4,875                 24,518...24,52

1,79...1,7900                  90,051...90,015

72,99...72,98                   8,101...8,1010

Bài 3:
 Một vườn hình chữ nhật được vẽ vào giấy với tỉ lệ xích 
[image: image44.wmf]500
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 có kích thước như sau:


    7 cm


5cm

Tính diện tích mảnh vườn ra ha?

Bài 4: (HSKG)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 
[image: image45.wmf]4

3

 chiều dài. Trên đó người ta trồng cà chua, cứ mỗi 10m2 thu hoạch được 6kg. Tính số cà chua thu hoạch được ra tạ.

 4.Củng cố dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.
	- HS nêu 

- HS đọc kỹ đề bài

- HS làm các bài tập

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

Lời giải :

a) 3,5m                 0,029m
   0,8m               0,009m

b) 0,8m              3,05m

    0,03m            5,005m

Lời giải :

Chiều dài thực mảnh vườn là :

    500 
[image: image46.wmf]´

 7 = 3500 (cm) = 35m

Chiều rộng thực mảnh vườn là :

    500 
[image: image47.wmf]´

 5 = 2500 (cm) = 25m

Diện tích của mảnh vườn là :

     25 
[image: image48.wmf]´

 35 = 875 (m2)

                  = 0,0875ha


Đáp số : 0,0875ha

Lời giải :
Chiều rộng mảnh vườn là :

   60 : 4 
[image: image49.wmf]´

 3 = 45 (m)

 Diện tích mảnh vườn là :

        60 
[image: image50.wmf]´

45 = 2700 (m2)

Số cà chua thu hoạch được là :

        6 
[image: image51.wmf]´

 (2700 : 10) = 1620 (kg) 

                                 = 16,2 tạ.

                     Đáp số : 16,2 tạ.  

- HS lắng nghe và thực hiện.


THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT


                   LUYỆN TẬP Mở rộng vốn từ: thiên nhiên

I/ Mục tiêu

-Hiểu nghĩa của từ thiên nhiên

-Làm quen với các thành ngữ, tục ngữ mượn các sự vật hiện tượng thiên nhiên để nói về những vấn đề của đời sống, xã hội.

II/ĐỒ dùng dạy học: 

           GV. Hệ thống các bài tập

III/ Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Bài cũ

?2 HS lấy VD về 1 từ nhiều nghĩa và đặt câu để phân biệt các nghĩa của từ đó

? Thế nào là từ nhiều nghĩa cho VD
2. Bài mới

a/ Giới thiệu bài:

Hệ thống bài tập 

* Bài 1: 
- Học sinh nêu yêu cầu.
	- 2 học sinh lên bảng.

- Nhận xét, bổ sung.




Tìm từ giải nghĩa (ở cột B) thích hợp với từ (ở cột A):
              A                                                                   B

[image: image52]
	Bài 2.
+ Tìm từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống: Thiên bẩm,thiên chức,thiên hạ,thiên tài
a)Không sợ…chê cười ư?

b)Chú bé này có…về âm nhạc.
c)…làm mẹ cuả người phụ nữ.

d)Nguyễn Huệ là một…quân sự.

Bài 3.

a) Tìm các từ tượng thanh

· Chỉ tiếng nước chảy(M: róc rách).

· Chỉ tiếng gió thổi(M: rì rào).

b) Tìm các từ tượng hình.

          - Gợi tả dáng dấp của một vật (M: chót vót).

              - Gợi tả màu sắc (M: sặc sỡ)
C) Củng cố dặn dò.
Nhận xét tiết học

Về nhà học bài và chuẩn bị bài tuần 9


	Thứ tự các từ cần điền
- Thiên hạ,thiên bẩm,thiên chức,thiên tài.

a) - Tiếng nước chảy:Róc rách,ồng ộc,ồ ồ,rào rào,…

    - Tiếng gió thổi: Rì ráo,ào ào,xào xạc,vi vu,vi vút,…

b) - Gợi tả dáng dấp của vật : chót vót,lè tè,ngoằn ngoèo,thăm thẳm,lăn tăn,nhấp nhô,khấp khểnh,mấp mô,…

    - Gợi tả màu sắc: sặc sỡ,bềnh bệch,lòe loẹt,chói chang,nhờn nhợt,…








Số thập phân





6,4





Phần phân số





Phần phân số





Phần nguyên





Phần nguyên





6� EMBED Equation.3  ���





Hỗn số





(1)Thiên nhiên





(2)Thiên hà





(3)Thiên tai





a) Tập hợp rất nhiều sao,trong đó hệ mặt trời chỉ là một bộ phận rất nhỏ





b) Tai họa do thiên nhiên gây ra (hạn hán,bão lụt,động đất…)





c) Những gì tồn tại xung quanhcon người mà không phải do con người tạo ra
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